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Ngày càng có nhiều sản phụ chọn phương pháp sinh mổ  

tức mổ lấy thai (MLT), họ quan niệm rằng việc phẫu thuật 

giúp họ lựa chọn được ngày, giờ để sinh con hợp với bố 

mẹ hoặc chính bản thân sản phụ không thể vượt qua 

được cơn đau lúc chuyển dạ, chính vì thế mà tỉ lệ MLT 

tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, có những hệ lụy mà chưa 

chắc bản thân sản phụ và người thân của họ biết rõ: 

  Việc sinh mổ gây mất máu nhiều hơn so với sinh ngả 

âm đạo. Nhiều nghiên cứu đã so sánh lượng máu mất 

của sinh mổ nhiều hơn so với sinh ngả âm đạo lên đến 

60% – điều này có thể dẫn đến tình trạng chảy máu 

ồ ạt dẫn đến đờ tử cung, thậm chí có thể gây tử vong 

mẹ, đặc biệt với những trường hợp mổ khi chưa có dấu 

hiệu chuyển dạ, đoạn dưới chưa thành lập tốt sẽ càng 

dễ gây chảy máu nhiều hơn cả trong và sau khi mổ.

  Việc sinh mổ có thể dẫn đến những biến chứng cho 

người mẹ trong lần mang thai sau, nhất là nguy cơ 

thai ngoài tử cung, vỡ tử cung ở mẹ, nhau thai bám 

vào vết mổ cũ... rồi lần sinh con sau hầu như đều phải 

mổ, quá trình mang thai sau cũng phải theo dõi sát 

sao, căng thẳng hơn. 

Từ năm 1985, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khuyến 

cáo rằng tỉ lệ MLT chỉ nên 10-15%. Khi tỉ lệ này vượt 

quá 15% thì tai biến sẽ nhiều hơn cho mẹ và con. Theo 

báo cáo của CDC, tại Hoa Kỳ, tỉ lệ sinh con bằng MLT 

đã tăng đến 32,7% vào năm 2013. Tại Việt Nam, tỉ lệ 

này tăng dần từ những năm 60 là 14% lên đến 40% 

trong năm 2013, chưa kể đến ở một số bệnh viện, con 

số này trên 50%.
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khi bắt buộc phải can thiệp xử lí hậu quả của việc mất 

máu. MLT đòi hỏi việc can thiệp sớm dự phòng chảy 

máu nhằm tránh hậu quả chảy máu sau mổ. Nhiều 

phương pháp có thể giúp dự phòng chảy máu đang 

được nghiên cứu rộng rãi trên thế giới: 

  Xoa đáy tử cung: là một biện pháp có từ rất lâu và 

hầu như đều được áp dụng cho mọi giai đoạn III của 

chuyển dạ, đặc biệt ở những nơi mà hạn chế về việc 

sử dụng thuốc tăng co. Xoa đáy tử cung được khuyến 

cáo như là một phần thường qui trong công tác quản 

lí giai đoạn III của chuyển dạ theo WHO và các hiệp 

hội về sản phụ khoa toàn cầu. Nhiều tác giả cho rằng 

xoa đáy tử cung hiệu quả hơn đối với sinh ngả âm 

đạo, một số tác giả khác ghi nhận xoa đáy tử cung 

ngay sau khi MLT góp phần làm tử cung co nhanh 

hơn về mặt cơ học và giúp cầm máu. Hofmeyr cùng 

cộng sự (2013) đã tổng hợp các nghiên cứu cho thấy 

xoa đáy tử cung sau khi bóc nhau trong MLT giúp 

giảm lượng máu mất trung bình so với nhóm không 

xoa đáy tử cung lên đến 30%. Tuy nhiên, chứng cứ 

chưa đủ mạnh để thuyết phục, vẫn còn nhiều quan 

điểm về việc xoa đáy tử cung cầm máu trong MLT.

  Thuốc co hồi tử cung: đây là thuốc sử dụng đầu 

tay trong dự phòng chảy máu cho cả sinh ngả âm 

đạo và MLT. Hiện nay, oxytocin đang là thuốc được 

sử dụng phổ biến nhất. Oxytocin thường được dùng 

đường truyền tĩnh mạch ngay sau phẫu thuật viên 

vừa lấy bé ra khỏi tử cung người mẹ. Liều dùng của 

oxytocin truyền tĩnh mạch theo khuyến cáo là bắt 

đầu 15-45 IU/giờ, tăng mỗi 2 IU/giờ trong 2 giờ tiếp 

theo. Lavoie (2015) cùng cộng sự nghiên cứu truyền 

oxytocin dự phòng chảy máu ở nhóm phụ nữ muốn 

MLT chủ động có dấu hiệu chuyển dạ và nhóm MLT 

chủ động nhưng chưa có dấu hiệu chuyển dạ, kết 

quả cho thấy liều cần dùng của oxytocin dự phòng 

của nhóm chưa có dấu hiệu chuyển dạ cao hơn 

69%, cụ thể ở nhóm có chuyển dạ liều cần dùng 

dự phòng trung bình là 28 IU/giờ, trong khi ở nhóm 

chưa chuyển dạ là 44,2 IU/giờ. Carvalho và cộng sự 

(2004), Balki cùng cộng sự (2006) đưa ra kết quả 

việc sử dụng bolus tĩnh mạch chậm oxytocin 1-3IU 

pha với 5mL dung dịch đẳng trương hoặc glucose 

5%, ngay sau khi bắt bé và trước khi truyền tĩnh 

mạch nhanh đã giúp hạn chế lượng máu mất (693   

+_ 487mL) và tử cung co nhanh hơn. Liu cùng cộng 

sự (2015) công bố kết quả nghiên cứu của họ khi 

kết hợp oxytocin 10IU + 40mg motherwort (một loại 

thuốc được chiết xuất từ cây ích mẫu) tiêm cơ tử 

cung trong khi MLT và motherwort 20mg tiêm bắp 

3 lần / 12 giờ + oxytocin 10IU pha với 500mL glucose 

5% truyền tĩnh mạch sau khi MLT, với lượng máu 

mất trung bình 255 +_ 114mL, thấp hơn so với nhóm 

chỉ dùng motherwort và nhóm chỉ dùng oxytocin.

 Carbetocin (Duratocin): là một đồng đẳng 

nonapeptide tổng hợp của oxytocin tác dụng kéo 

dài với các đặc tính của chất chủ vận. Theo khuyến 

cáo hiện tại của ACOG, tiêm bắp 100g carbetocin 

sau khi sổ thai sẽ giúp giảm lượng máu mất và việc 

phải sử dụng thêm thuốc co hồi tử cung khác cả 

trong sinh ngả âm đạo và MLT. Nguyen-Lu và cộng 

sự (2015) đã nghiên cứu cho kết quả ước lượng liều 

dùng carbetocin đủ để co hồi tử cung trong MLT dự 

phòng chảy máu là 121mg, cao hơn liều khuyến cáo 

hiện tại. Brzozowska cùng cộng sự (2015) nghiên 

cứu so sánh tiêm tĩnh mạch 100mcg carbetocin với 

tiêm cơ tử cung 10IU oxytocin trong dự phòng chảy 

máu ngay sau khi bắt bé trong MLT, cho kết quả rằng 

carbetocin hiệu quả hơn trong việc phòng chảy máu 

và giảm đáng kể việc phải sử dụng thêm thuốc co hồi 

tử cung, đặc biệt, carbetocin hiệu quả hơn ở những 
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phụ nữ có chỉ số BMI >_ 25. Jagielska cùng cộng sự 

(2015) cũng cho kết luận rằng carbetocin có hiệu quả 

phòng ngừa chảy máu sau MLT hơn so với oxytocin, 

đặc biệt với nhóm phụ nữ có yếu tố nguy cơ chảy 

máu. Tuy nhiên, không phải cơ sở nào cũng có điều 

kiện sử dụng carbetocin, khi mà hiện nay giá thành 

của loại thuốc đặc biệt hữu dụng này khá đắt.

  Axit tranexamic (TXA): thuộc nhóm thuốc chống 

phân hủy fibrin (antifibrinolytic), đang được dùng rộng 

rãi trong dự phòng và điều trị chảy máu. Xu cùng cộng 

sự (2013) báo cáo kết quả sử dụng TXA dự phòng 

chảy máu trong MLT với liều 10 mg/kg tiêm tĩnh 

mạch chậm trước khi bắt đầu phẫu thuật sẽ giảm mất 

máu từ lúc MLT cho đến 2 giờ sau mổ. Gần đây nhất, 

một phân tích tổng quan của Simonazzi cùng cộng 

sự (2016) tổng hợp dựa trên tất cả những nghiên cứu 

so sánh việc sử dụng TXA trước khi MLT với các giả 

dược khác đã kết luận rằng dự phòng bằng TXA trước 

khi rạch da làm giảm đáng kể lượng máu mất, bao 

gồm cả chảy máu sau mổ và chảy máu nặng. Tuy 

nhiên, các tác giả đưa ra khuyến cáo TXA phải được 

sử dụng cùng với các biện pháp tăng co hồi tử cung 

vì bản thân TXA không làm cho tử cung co hồi được.

 Misoprostol: là một chất tương tự prostaglandin 

E1, kích thích co bóp tử cung và chín muồi cổ tử 

cung. Một số thử nghiệm ngẫu nhiên và tổng quan 

hệ thống đã đánh giá việc sử dụng misoprostol trong 

lĩnh vực sản phụ khoa. Misoprostol không tốn kém, 

ổn định ở nhiệt độ phòng và có mặt ở hơn 80 quốc gia 

nên đặc biệt hữu ích ở những nơi nguồn lực hạn chế. 

WHO thừa nhận vai trò quan trọng của misoprostol 

trong chăm sóc sức khỏe sinh sản và được tổng hợp 

trên các khuyến cáo cho việc sử dụng misoprostol 

trong 4 hướng dẫn chăm sóc sức khỏe sinh sản tập 

trung vào: khởi phát chuyển dạ, dự phòng và điều 

trị chảy máu sau sinh, sẩy thai tự nhiên và phá thai. 

Đã có nhiều nghiên cứu về tác dụng phòng ngừa 

chảy máu của misoprostol trong MLT đều cho kết 

quả misoprostol kết hợp với oxytocin sẽ làm giảm 

lượng máu mất và phòng ngừa được chảy máu sau 

MLT. Elgafor el Sharkwy (2013) nghiên cứu so sánh 

giữa sử dụng carbetocin với việc kết hợp 400mcg 

misoprostol ngậm dưới lưỡi trước khi rạch da + 20IU 

oxytocin pha glucose 5% truyền tĩnh mạch sau mổ 

đều phòng ngừa chảy máu tương tự nhau. Tương tự, 

Chaudhuri P cùng cộng sự (2015) cũng kết luận rằng 

400mcg misoprostol ngậm dưới lưỡi trước khi mổ kết 

hợp với oxytocin cho hiệu quả phòng ngừa chảy máu 

cao hơn so với chỉ dùng oxytocin đơn thuần. Như đã 

nói trên, ở những nơi mà carbetocin không sẵn có thì 

misoprostol là một thuốc hỗ trợ tuyệt vời với oxytocin 

trong việc phòng ngừa chảy máu trong MLT.

KẾT LUẬN

Việc cần phải làm của ngành y tế là giảm thiểu tỉ lệ MLT 

đến mức thấp nhất có thể. Tuy nhiên, đây là việc không 

dễ, thay vào đó, trong khi chờ đợi kết quả, ta có thể 

hạn chế những biến chứng nặng nề của việc sinh mổ 

bằng những phương pháp có thể dự phòng chảy máu 

trong và sau mổ như đã nói trên. Công tác dự phòng 

chảy máu nên được triển khai rộng rãi đến các cơ sở 

y tế tuyến đầu để giảm tải ở các tuyến cuối. Nếu việc 

dự phòng chảy máu không hiệu quả, sau đây là một 

số khuyến cáo điều trị chảy máu trong và sau khi MLT 

được Michael A Belfort cùng cộng sự (2015) tổng hợp 

trên UpToDate:

  Tương tự như chảy máu sau khi sinh ngả âm đạo, chìa 

khóa then chốt trong MLT là nhận ra được lượng máu 

chảy trước khi nó đe dọa đến tính mạng của sản phụ, 

xác định nguyên nhân và bắt đầu can thiệp đúng lúc. 

  Việc xử trí ban đầu của việc chảy máu khi MLT bao 

gồm: xoa đáy tử cung và thuốc co hồi tử cung để điều 

trị đờ tử cung, hồi sức truyền dịch và máu, làm khẩn 

trương các xét nghiệm kiểm tra sự mất máu và các 

yếu tố đông-cầm máu, kiểm tra vết rách và cầm máu 

những vết rách đang chảy máu. Đánh giá bánh nhau 

để loại trừ việc chảy máu do diện nhau bám (III).

 Nếu những biện pháp trên không cầm được máu 

chảy, thắt động mạch tử cung được xem là phương 

pháp tiếp cận đầu tiên (IIC).
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  Nếu chảy máu do đờ tử cung không cải thiện khi thắt 

động mạch tử cung, cần khâu ép tử cung bằng mũi 

B-Lynch (IIC).

 Quyết định cắt tử cung sớm thích hợp ở những phụ 

nữ chảy máu nặng do nhau tiền đạo bám chặt, nhau 

cài răng lược hoặc vết nứt tử cung lớn. Ở những bệnh 

nhân đờ tử cung, cắt tử cung thường là phương pháp 

cuối cùng, nhưng không nên trì hoãn khi bệnh nhân 

có dấu hiệu rối loạn đông máu nặng; trong trường hợp 

này, cắt tử cung sớm giúp hạn chế tử vong (III).

  Ở những bệnh nhân chảy máu nhiều và dai dẳng, có 

thể rơi vào một vòng xoáy gây tử vong đặc trưng bởi 

tình trạng hạ thân nhiệt, rối loạn đông máu và toan 

chuyển hóa; để ngăn chặn vòng xoáy này, vùng chảy 

máu và các vết thương phải được băng ép thật chặt, 

nhưng phải để hở và bệnh nhân phải được chuyển 

đến nơi có đơn vị chăm sóc đặc biệt để theo dõi liên 

tục, được truyền máu và các chế phẩm của máu đồng 

thời được phục hồi các rối loạn sinh lí (III).
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HOẠT ĐỘNG

SGE mong muốn thực hiện sứ mệnh thông qua các 
hoạt động liên quan bệnh lạc nội mạc tử cung:

      Cập nhật và cung cấp thông tin chuyên ngành

      Huấn luyện các kỹ năng chuyên môn

      Thúc đẩy và thực hiện các nghiên cứu khoa học

SỨ MỆNH

Nâng cao kiến thức và cải thiện thực hành lâm sàng 
của cán bộ y tế về bệnh học, chẩn đoán và điều trị 
lạc nội mạc tử cung. 


